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I. Lịch sử hoạt động của công ty  

1. Những sự kiện chính.

Công trình thuỷ điện Ry Ninh II chính thức khởi công vào tháng 11 năm 1999 do Công ty Sông Đà 11- Tổng công ty Sông Đà (nay là Tập đoàn Sông Đà) làm chủ đầu tư. Với sự quyết tâm cao độ cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Tập đoàn, tập thể cán bộ công nhân  viên công trường thuỷ điện Ry Ninh II đã vượt qua mọi khó khăn hoàn thành các mục tiêu tiến độ thi công công trình. ngày 26/4/2002, Nhà máy chính thức đưa vào vận hành và hoà vào lưới điện 03 tổ máy với tổng công suất 8,1 MW.

Nhà máy Thuỷ điện Ry Ninh II nằm trên địa bàn Huyện Chư Pảh, Tỉnh Gia Lai, thuộc khu vực Tây nguyên. Công trình sử dụng thuỷ năng của của sông Sê San là một nhánh chính của sông Mê Kông tại địa phận Campuchia. Sông Sê San là một trong 3 con sông có tiềm năng thuỷ điện lớn nhất Việt Nam, chiếm tới 11,3% tổng tiềm năng thuỷ điện của nước ta.

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Ry Ninh II là đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực thuỷ điện thuộc Tập đoàn Sông Đà đã tiến hành cổ phần hoá. Được thành lập từ việc cổ phần hoá bộ phận doanh nghiệp Nhà nước là Nhà máy thuỷ điện Ry Ninh II thuộc Công ty Sông Đà 11 – Tổng công ty Sông Đà theo quyết đinh số 1617/QĐ-BXD ban hành ngày 26/11/2002 của Bộ trưởng Bộ xây dựng, Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900296359 do Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia  Lai cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 01/09/2011. Tập đoàn Sông Đà hiện là đơn vị giữ cổ phần chi phối đối với Công ty (51%). 

Ngày 24/4/2006 ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có Quyết định số 44/UBCK-GPNY về việc cấp phép niêm yết cho Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II. Ngày 15/6/2006 Cổ phiếu của Công ty đã chính thức được giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Quá trình phát triển.

2.1.Ngành nghề kinh doanh.
Các ngành nghề SXKD chính:

- Sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm.

- Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống điện.


- Thi công lắp đặt hệ thống điện, nước, thông tin.


- Khai thác, lọc và phân phối nước.


- Đầu tư xây dựng các dự án thuỷ điện.


- Kinh doanh XNK vật tư thiết bị kỹ thuật.


- Đào tạo cán bộ, công nhân vận hành nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ.


- Kinh doanh nuôi trồng thuỷ sản và trồng rừng.


- Tư vấn, xây lắp các công trình điện.


- Tiếp nhận, vận tải vật tư thiết bị. 


- Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi đăng ký

2.2. Tình hình hoạt động.

Kể từ khi thành lập Công ty Cổ phần đến nay, Công ty luôn SXKD có hiệu quả, làm ăn có lãi, các nghĩa vụ đối nhà nước đều được thực hiện đầy đủ và tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong hoạt động SXKD. Cụ thể:

 Năm 2003:

- Tổng Doanh thu:                                 34.885.882.018, đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:

             13.309.202.636, đồng.
 Năm 2004:

- Tổng Doanh thu:


  33.503.740.611, đồng.  

- Lợi nhuận trước thuế:


  10.056.401.097, đồng.  

Năm 2005:

- Tổng Doanh thu:


  31.585.606.867, đồng.  

- Lợi nhuận trước thuế:
            
    8.612.758.951, đồng.  

Năm 2006:

- Tổng Doanh thu:


  38.761.515.122, đồng.  

- Lợi nhuận trước thuế:

             14.021.356.633, đồng.  

Năm 2007:

- Tổng Doanh thu:


  38.369.727.402, đồng.  

- Lợi nhuận trước thuế:


  14.864.037.232, đồng.  

Năm 2008:

- Tổng Doanh thu:


  36.316.307.445, đồng.  

- Lợi nhuận trước thuế:


  12.054.213.862, đồng.  

Năm 2009:

- Tổng Doanh thu:


  40.575.889.451, đồng.  

- Lợi nhuận trước thuế:


  14.128.719.000, đồng.  

Năm 2010:

- Tổng Doanh thu:


  29.285.097.109, đồng.  

- Lợi nhuận trước thuế:


    6.310.741.185, đồng.  

Năm 2011:

- Tổng Doanh thu:


50.464.330.677, đồng.  

- Lợi nhuận trước thuế:


14.004.361.021, đồng.  

3. Định hướng phát triển.

3.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm ( từ năm 2011 - 2015).

- Tổng giá trị SXKD là:  430,08 tỷ đồng. 

- Doanh thu:                   390,98 tỷ đồng. 

- Nộp Nhà nước:              39,1 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế:  115,54 tỷ đồng. 

- Lao động bình quân:    124 người.

- Thu nhập bình quân:     9,38 triệu đồng/người/tháng.

Khối lượng chủ yếu:


+ Sản xuất kinh doanh điện : 358,79 triệu Kwh.

3.2. Cơ cấu kinh doanh ngành nghề năm 2015.

- Giá trị kinh doanh SXCN chiếm 71,48% trong Tổng giá trị SXKD.

- Giá trị kinh doanh xây lắp chiếm  28,07% trong Tổng giá trị SXKD.

- Giá trị SXKD khác chiếm 0,45% trong Tổng giá trị SXKD.

3.3. Các mục tiêu chính giai đoạn 2011-2015.

- Tổ chức vận hành nhà máy đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao nhất. Phấn đấu đạt sản lượng điện thương phẩm trung bình hàng năm từ 52 triệu Kwh/năm trở lên và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

- Tiếp tục đẩy mạnh thi công các hạng mục công trình thuộc dự án Thuỷ điện Hà Tây, như hạng mục Đê quây, kênh dẫn dòng,… đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa lũ để cho công tác thi công các hạng mục tiếp theo, như Đập dâng, Đập tràn, Nhà máy được thuận lợi và kịp với tiến độ.
- Dự kiến tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng năm 2010 lên đến 80 tỷ đồng năm 2015 để nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ đầu tư các dự án.

- Trình Đại hội đồng cổ đông chuyển trụ sở từ Yaly ra thành phố Pleiku với mục đích phục vụ cho định hướng phát triển lâu dài của Công ty.

- Tìm kiếm các dự án liên doanh, liên kết trong lĩnh vực thuỷ điện vừa và nhỏ hoặc mua lại dự án Nhà máy thuỷ điện trên địa bàn có công suất từ 10 đến 30MW.

- Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ về quản lý kinh tế, kỹ thuật, vận hành. Tìm kiếm thêm việc làm bên ngoài, đặc biệt là công tác Tư vấn giám sát lắp đặt, đồng bộ, thử nghiệm thiết bị và Tư vấn hướng dẫn giám sát, quản lý vận hành giai đoạn đầu cho các nhà máy thuỷ điện; để tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Tuyển dụng lực lượng lao động có trình độ chuyên môn từ 100 người đến 140 người bổ sung cho hoạt động xây lắp và đảm bảo phục vụ cho công tác quản lý vận hành Nhà máy thuỷ điện Hà Tây khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động.
- Tập trung tìm kiếm thị trường, tận dụng mọi cơ hội để đầu tư, phát triển nhanh các sản phẩm : Công nghiệp, nhà ở đô thị, các ốc văn phòng cho thuê, các khu công nghiệp. Phát triển sản phẩm dịch vụ : Tài chính - tín dụng, điện tử - Du lịch.... Chuyển dịch mạnh cơ cấu sản phẩm công nghiệp.
- Xây dựng và phát triển nguồn lực con người mạnh về mọi mặt, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng,  với trình độ học vấn và tay nghề cao, có năng lực quản lý và ứng dụng công nghệ mới.
- Tăng cường ứng dụng các thành tựu về khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý, điều hành, thiết kế thi công.
- Không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho CBCNV. Tiếp tục xây dựng văn hoá doanh nghiệp mang bản sắc riêng.
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động SXKD.

Năm 2011 là năm kinh tế đất nước tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy giảm kinh tế thế giới và chính sách tài chính, tiền tệ thắt chặt của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, với đặc thù ngành nghề chính của đơn vị chủ yếu SXKD điện thương phẩm, do đó để đạt được sản lượng kế hoạch năm đề ra ngoài các yếu tố khác thì lượng mưa là yếu tố quyết định. So với năm 2010 tình hình thời tiết khí hậu năm 2011 tương đối thuận lợi, mùa mưa đến sớm hơn nên lưu lượng nước về lòng hồ nhiều và tương đối ổn định, sản lượng điện sản xuất năm 2011 so với năm 2010 đã tăng đáng kể.

Trong tình hình kinh tế đất nước khó khăn như vậy, bằng sự nỗ lực với trách nhiệm cao và làm việc một cách sáng suốt, HĐQT đã đưa ra những quyết sách kịp thời chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành công việc SXKD của đơn vị. Vì vậy, kết quả SXKD đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra với các chỉ tiêu kinh tế tài chính như tỉ suất Lợi nhuận/ Doanh thu đạt 28,34%, tỉ suất Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu đạt 18,01%; dự kiến lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.779, tỉ lệ cổ tức năm 2011 đạt 17%. 

Kết quả SXKD năm 2011:

	STT
	Chỉ tiêu
	§VT
	Kế hoạch
	Thực hiện
	%TH/KH 

	1
	Sản lượng
	kWh
	52.000.000 
	58.200.000 
	111,9%

	2
	Tổng giá trị SXKD
	103,®
	58.500.000
	56.343.000
	96,3%

	3
	Doanh thu
	103,®
	53.210.000
	50.464.331
	94,8%

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	103,®
	15.300.000
	14.004.361
	91,5%

	5
	Tỷ suất lợi nhuận/D.thu
	%
	28,75
	27,75
	96,5%

	6
	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH
	%
	19,68
	18,01
	91,5%

	7
	Nộp ngân sách Nhà nước
	103,®
	6.000.000
	5.170.000
	86,2%

	8
	Thu nhập bq/CBCNV
	103,®
	7.520
	8.320
	110%

	9
	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến (%/VĐL)
	%
	17%
	175%
	100%


Các chỉ tiêu tài chính đến 31/12/2010.

	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm trước
	Năm nay
	Ghi chú

	1
	Tổng tài sản
	133.406.360.175 
	126.894.131.550 
	

	2
	Nợ ngắn hạn
	36.557.215.646
	39.611.389.479
	

	3
	Nợ dài hạn
	27.596.871.890
	9.544.203.556
	

	4
	Vốn chủ sở hữu
	69.252.272.639
	77.738.538.515
	

	A
	Vốn điều lệ
	32.000.000.000
	51.200.000.000
	

	B
	Quỹ đầu tư phát triển
	28.147.819.174
	9.548.207.319
	

	C
	Quỹ dự phòng tài chính
	3.200.000.000
	3.200.000.000
	

	D
	LN chưa phân phối
	5.994.978.297
	13.237.931.491
	

	5
	Tỷ suất lợi nhuận/VCSH
	8,66%
	17,08%
	

	6
	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu
	20,47%
	26,87%
	

	7
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	1.873,21
	2.779
	


2. Triển vọng và kế hoạch phát triển trong tương lai.

Trong thời gian tới ngoài công tác đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Thuỷ điện Hà Tây để dự án sớm hoàn thành đi vào hoạt động và cho sản phẩm, Công ty sẽ tham gia vào một số lĩnh vực mới là thế mạnh của Công ty, như Thi công xây lắp đường dây và trạm, lắp máy một số dự án thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn, kết hợp với các trường đào tạo dạy nghề, hướng dẫn, đào tạo mới công nhân vận hành.      

III. Báo cáo của ban giám đốc
1. Tình hình Tài chính - Tín dụng - Kế toán.

1.1. Tình hình Tài chính:

1.1.1. Tổng tài sản đến 31/12/2011:

126.894.131.550, đồng, bao gồm: 

a. Tài sản ngắn hạn:                                          20.471.920.597, đồng
-  Vốn bằng tiền: 



  10.990.691.388, đồng

trong đó: 

+ Tiền mặt:



       605.653.580, đồng 

+ Tiền gửi Ngân hàng:


  10.385.037.808, đông 

-  Các khoản phải thu:



    6.470.000.834, đồng 

      + Phải thu khách hàng:


    5.873.701.176, đồng

+ Trả trước cho người bán:
                    37.422.600
+ Phải thu khác:



       558.877.058, đồng

-  Hàng tồn kho: 




    2.327.045.746, đồng 

-  Tài sản ngắn hạn khác: 


       684.182.629, đồng 

b. Tài sản dài hạn:                                          106.422.210.953, đồng
-  Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ: 

	Loại tài sản
	Nguyên giá

 đầu kỳ
	G.trị HM  trong kỳ
	Nguyên giá 

 cuối kỳ
	Luỹ kế 

hao mòn
	Giá trị

 còn lại

	Nhà cöa,vËt KT
	110.321.486.657
	6.236.036.988
	110.321.486.657
	51.927.131.856
	58.394.354.801

	Máy móc, TB
	40.923.445.928
	1.834.645.023
	44.973.445.928
	24.625.771.497
	20.347.674.431

	Dụng cụ Q. lý
	117.301.212
	2.521.334
	117.301.212
	72.079.787
	45.221.425

	P.tiện vận tải
	1.728.504.673
	103.418.700
	1.728.504.673
	1.038.987.558
	689.517.115

	TSCĐ vô hình
	3.400.000.000
	
	3.400.000.000
	 
	3.400.000.000

	Tổng cộng:
	156.490.738.470
	8.176.622.045
	160.540.738.470
	77.663.970.698
	82.876.767.772


       Tỷ lệ khấu hao TSCĐ bình quân trong năm  với giá trị là: TH 8.176.622.045  đồng /KH 8.000.000.000, đồng, đạt 102,2%.
-   Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

 19.391.309.273,đồng 

   
Trong đó : 

+ Đầu tư vào công ty con:


 17.550.000.000, đồng

+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh:
   1.841.309.273, đồng

-  Chi phí trả trước dài hạn: 


   2.248.807.544, đồng

1.1.2. Tổng nguồn vốn đến 31/12/2011 :          126.894.131.550,  đồng 

         Bao gồm: 

-   Nợ phải trả:




 49.155.593.035, đồng 

   
Trong đó : 

+ Nợ  Ngắn hạn:



 39.611.389.479, đồng

+ Nợ dài hạn:




 9.544.203.556,đồng

-   Vốn chủ sở hữu



 77.738.538.515,đồng 

   
Trong đó : 

+ Vốn của chủ sở hữu:


 52.412.070.479, đồng

+  Chênh lệch tỷ giá hối đoái:

     (659.670.774), đồng

+  Quỹ đầu tư phát triển:


   9.548.207.319, đồng

         
+  Quỹ dự phòng tài chính:


   3.200.000.000, đồng

           +  Lãi chưa phân phối:


   13.237.931.491, đồng
1.2. Công tác tín dụng:

Trong năm đơn vị đã thực hiện tốt việc trả nợ vốn gốc và lãi vay vốn ngắn hạn và dài hạn cho các Ngân hàng theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký kết là (trả gốc: 14.085.046.480,®; trả lãi: 10.488.404.978, ®).

1.3. Công tác kế toán: 

Công tác kế toán của đơn vị đã thực hiện đúng theo luật kế toán và các chế độ quy định của nhà nước, phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý chung của Công ty cổ phần ; Chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; sổ sách, báo cáo kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành. Bộ máy kế toán gọn nhẹ, phân công hợp lý, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tài sản, tiền vốn của đơn vị được theo dõi, phản ánh đây đủ trong sổ sách kế toán của đơn vị . 
1.4. Số cổ phiếu đang lưu hành.

· Tổng số cổ phiếu của Công ty : 

5.120.000 cổ phiếu.

· Tổng số cổ phiếu đang lưu hành :

5.120.000 cổ phiếu.

Trong đó:


+ Tổng số cổ phiếu phổ thông :
           5.120.000 cổ phiếu.


+ Số cổ phiếu khác : 



   0 cổ phiếu.

2. Báo cáo cáo kết quả hoạt động SXKD.  

Do đặc thù ngành SXKD của đơn vị là phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu, trong năm 2011 mùa mưa đến sớm, nguồn nước để phát điện tương đối ổn định nên Công ty đã hoàn thành tốt một số chỉ tiêu đề ra :
- Sản lượng điện trong năm đạt 58,2 triệu Kwh.

- Các chỉ tiêu kinh tế đều đạt so với kế hoạch đề ra như Doanh thu đạt 94,8%, Lợi nhuận đạt 91,5%, ... 

3. Những tiến bộ đã đạt được.

- Công ty đã tiến hành xắp xếp lại bộ máy quản lý từ các phòng ban đến phân xưởng; đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời xây dựng và trình HĐQT Công ty ban hành các quy chế quản lý nội bộ như : Quy chế tài chính, Quy chế quản tri, Quy chế quản lý hợp đồng kinh tế, Quy chế thi đua khen thưởng... nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ quản lý và điều hành SXKD.

- Xây dựng kế hoạch SXKD, dự toán chi phí hàng năm trình HĐQT Công ty ban hành làm cơ sở triển khai thực hiện, mặt khác Công ty cũng đã xây dựng các quy chế, quy định nội bộ về: Chi tiêu, xăng dầu, bảo dưỡng sửa chữa..., nhằm kiểm tra giám sát các hoạt động SXKD hàng ngày, đồng thời tăng cường biện pháp kiểm tra trực tiếp. Vì vậy trong năm 2011 các chi phí sản xuất và quản lý đều đảm bảo không vượt dự toán đã được duyệt. Tỷ trọng chi phí phù hợp các quy định của Nhà nước.     
4. Kế hoạch SXKD năm 2012.

Một số chỉ tiêu chủ yếu:

	TT
	Chỉ tiêu
	§VT
	Kế hoạch năm 2012

	1
	2
	3
	4

	A
	Kế hoạch SXKD
	 
	 

	I
	Tổng giá trị SXKD
	103đ  
	50.850.000

	1
	Giá trị SXCN
	103đ
	 46.900.000

	2
	Giá trị kinh doanh khác
	103đ
	3.950.000

	II
	Kế hoạch tài chính
	
	

	1
	Doanh thu
	103đ
	46.226.000

	2
	Tổng chi phí
	103đ
	31.736.000

	3
	Lợi nhuận
	103đ
	

	- 
	Lợi nhuận trước thuế
	103đ
	14.490.000

	- 
	Lợi nhuận sau thuế
	103đ
	12.440.000

	4
	Nộp Ngân sách
	103đ
	6.337.000

	5
	Tỷ suất lợi nhuận
	 
	 

	- 
	Lợi nhuận cận biên
	%
	31,3

	 -
	Lợi nhuận sau thuế/VLĐ
	%
	24,3

	 -
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	%
	8,1

	 -
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	%
	16,0

	6
	Tổng tài sản
	103đ
	 154.000.000

	7
	Vốn chủ sở hữu
	103đ
	    80.000.000 

	8
	Vốn điều lệ
	103đ
	51.200.000

	9
	Hệ số nợ phải trả/Vốn điều lệ
	Lần
	1,4

	10
	Cổ tức
	%
	15

	B
	Kế hoạch đầu tư
	 
	 

	
	Góp vốn vào Thuỷ điện Hà Tây
	103đ
	12.000.000


IV. báo cáo tài chính


Kết thúc năm tài chính năm 2011 Công ty đã lập các báo cáo tài chính theo đúng các biểu mẫu quy định của Bộ Tài chính, và theo đúng các chuẩn mực kế toán hiện hành và Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán theo đúng quy định. (Có chi tiết tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 kèm theo).

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập.


- Đơn vị kiểm toán: Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA).

Địa chỉ: số 3- Ngõ 1295 - Đường giải phóng- P. Hoàng Liệt -Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội 


- ý kiến của kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Ry Ninh II đã được đoàn kiểm toán của Công ty kiểm toán CPA kiểm toán xong ngày 18/02/2012 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011. Theo ý kiến của cơ quan kiểm toán độc lập, ngoại trừ những ảnh hưởng (nếu có) đến Báo cáo tài chính, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II tại ngày 31/12/2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
VI. các công ty liên quan    

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của công ty: Đến thời điểm 31/12/2011 Tập đoàn Sông Đà là đơn vị nắm  giữ 50,62% vốn cổ phần của Công ty.

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần do Công ty nắm giữ: 
Không có

- Tình hình đầu tư vào các công ty liên quan: Đến thời điểm 31/12/2011 Công ty góp 17.550.000.000 đồng vào Công ty CP Thuỷ điện Sông Đà Tây Nguyên, 1.841.309.273 đồng vào Công ty Cổ phần thuỷ điện Đăk Psi.
VII. tổ chức nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức. 


[image: image1]
2. Tóm tắt lý lịch các cá nhân trong Ban giám đốc:

· Ông: Nguyễn Thành Nam - Tổng giám đốc

Sinh ngày:  12/3/1958

Nơi sinh:     Nam Thái - Nam Trực - Nam Định

Trình độ chuyên môn:    Kỹ sư điện điện khí hoá xí nghiệp  

-    Ông: Đoàn Ngọc Phiêu - Phó Tổng giám đốc

Sinh ngày:   25/9/1960

Nơi sinh:    Hải Trung - Hải Hậu - Nam Định

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư cơ khí

-    Ông: Lưu Xuân Toản - Kế toán trưởng  

 Sinh ngày:   15/03/1974

Nơi sinh:    Đại Thịnh - Mê Linh - Hà Nội

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Tài chính Kế toán
3. Thay đổi Tổng giám đốc điều hành trong năm: Không.

4. Số lượng cán bộ công nhân viên và chính sách đối với lao động.

4.1.Tổng số CBCNV trong Công ty: 


Tổng số CBCNV: 


84 người.

4.2. Chính sách đối với người lao động:

- Công ty đã xây dựng quy chế trả lương áp dụng thống nhất trong Công ty từ năm 2009 và thanh toán lương kịp thời, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên.

- Giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền lợi theo quy định của nhà nước cho người lao động như : Tổ chức thi giữ bậc, nâng bậc, chuyển đổi hệ số lương mới, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...luôn đầy đủ và kịp thời.

VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty.
1. Hội đồng quản trị. 

1.1. Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/01/2011  gồm:

· Ông: Hồ Sỹ Hùng


- Chủ tịch 

- Thành viên độc lập.

· Ông: Nguyễn Thành Nam 
- Uỷ viên
 
- Kiêm TGĐ Công ty

· Ông :Nguyễn Khắc Hiệp 

- Uỷ viên 
 
- Thành viên độc lập
· Ông: Đoàn Ngọc Phiêu 

- Uỷ viên 

- Kiêm Phó TGĐ Công ty
· Ông: Khúc Đình Dương

- Uỷ viên 

- Kiêm Phó TGĐ Công ty
1.2. Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/12/2011 gồm:

· Ông: Hồ Sỹ Hùng


- Chủ tịch 

- Thành viên độc lập.

· Ông: Nguyễn Thành Nam 
- Uỷ viên
 
- Kiêm TGĐ Công ty

· Ông :Nguyễn Khắc Hiệp 

- Uỷ viên 
 
- Thành viên độc lập
· Ông: Đoàn Ngọc Phiêu 

- Uỷ viên 

- Kiêm Phó TGĐ Công ty
· Ông: Khúc Đình Dương

- Uỷ viên 

- Thành viên độc lập
1.3. Nhân sự Ban kiểm soát Công ty ngày 01/01/2011,  gồm:
· Ông: Trần Văn Ngư         

- Kế toán trưởng CTCP Sông Đà 11 - Trưởng ban                   - Thành viên độc lập.
· Ông Hoàng Văn Chiến 

- Công ty CP Tài chính Sông Đà - Thành viên.

· Ông Bùi Quốc Hoa


 - Chuyên viên  P.NVTH Công ty - Thành viên.

1.4. Nhân sự Ban kiểm soát Công ty ngày 31/12/2011  gồm:

· Ông: Trần Văn Ngư 

Phó Kế toán trưởng CTCP Sông Đà 11 - Trưởng ban - Thành viên độc lập.
· Ông Hoàng Văn Chiến 

- Công ty CP Tài chính Sông Đà - Thành viên.

· Ông Bùi Quốc Hoa


 - Chuyên viên  P.NVTH Công ty - Thành viên.

1.5. Khả năng thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị



Nhìn chung các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đều là những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm và có tâm huyết với Công ty. Trong năm 2011 các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công cụ thể cho từng người. 

1.6. Tỷ lệ sở hữu của thành viên Hội đồng quản trị và những thay đổi trong tỷ lệ nắm   giữ cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị.


Trong năm  2011 có thay đổi về tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị tăng lên do trong năm 2011 Công ty đã tăng Vốn điều lệ bằng phát hành thêm cổ phiếu thưởng.
1.7. Tiền thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011:

- Trong năm 2011 Tổng số tiền thù lao đã trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: 492.000.000 đồng, trong đó 08 người hưởng thù lao. Mức thù lao bình quân năm 2011 là: 5,125 triệu đồng/người/tháng (tính cho 08 người). Mức trả cụ thể từng người theo Quy chế Hội đồng quản trị ban hành.

- Tiền lương của Tổng giám đốc trong năm 2011 được thanh toán theo Quy chế do Hội đồng quản trị Công ty ban hành. Cụ thể tổng số tiền lương của Tổng giám đốc Công ty năm 2011 là: 426.000.000 đồng, bình quân 35,5 triệu đồng/tháng.  

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông :

2.1. Cơ cấu cổ đông :

Vốn điều lệ của Công ty là 51.200.000.000 đồng, tổng số cổ phiếu niêm yết là 5.120.000 cổ phiếu. 

Trong đó :

	TT
	Tên cổ đông sáng lập
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức
	Số cổ phiếu

	I
	Cổ phiếu do Nhà nước nắm giữ
	2.591.904

	01
	Hồ Sỹ Hùng
	G10, Phường Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội
	960.000

	02
	Nguyễn Thành Nam
	G10, Phường Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội
	671.904

	03
	Nguyễn Khắc Hiệp
	G10, Phường Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội
	640.000

	04
	Trần Văn Ngư
	G10, Phường Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội
	320.000

	II
	Cổ phiếu phổ thông do cổ đông khác nắm giữ
	2.528.096

	
	Cộng (I + II):
	
	51.200.000


2.2. Giao dịch liên quan đến cổ đông lớn:

 
Trong năm 2011 Công ty không có giao dịch nào liên quan đến cổ đông lớn.

2.3. Số lượng cổ đông ngoài Công ty (Lấy theo danh sách chốt Đại hội cổ đông năm 2011). 


Tổng số cổ đông của Công ty: 554 người, nắm giữ  5.120.000 cổ phiếu.  

Trong đó:

- Cổ đông trong Công ty: 35 người, nắm giữ: 2.667.092 cổ phiếu (tỷ lệ 52,09%) - Đã bao gồm phần vốn nhà nước.

- Cổ đông ngoài Công ty: 519 cổ đông, nắm giữ: 2.452.908 (tỷ lệ 47,91 %)  

Nơi nhận:
người công bố thông tin
- UBCK NN.

- Sở GDCK Hà Nội.

- H§QT Cty.

- Lưu TCHC.

       Lưu Xuân Toản
N.Vụ





B.Vệ VP





PX.Vận hành





Đội Xây lắp





P.TÀI CHÍNH KẾ TOÁN





P.NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP





P.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH





P.TGĐ – KINH TẾ





P.TGĐ – THI CÔNG





BAN KIỂM SOÁT





TỔNG GIÁM ĐỐC





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC 


CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN RY NINH II

















Lái xe





P.Vụ





K.Hoạch





A.Toàn





V.tư/C.giới





K.Thuật





Tổ VH số 3








Tổ VH số 4








Tổ VH số 5








Tổ VH số 2








Tổ VH số 1





Phục vụ





L.xe – SX





B.vệ-N.máy





  K.Thuật – Đ.Độ





KD.Nước SH





  CN-X.lắp





  K.Thuật – X.Lắp
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